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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Tàu thuỷ là một công trình kỹ thuật nổi, phục vụ các mục đích khác 
nhau theo nhu cầu của con người. Phân tích độ bền kết cấu thân tàu là một giai 
đoạn hết sức quan trọng trong quá trình thiết kế tàu để đưa ra kết cấu hợp lý 
đảm bảo an toàn, điều kiện làm việc khắc nhiệt của con tàu. Tuy nhiên bài toán 
phân tích độ bền kết cấu thân tàu là một bài toán rất khó vì mỗi con tàu có một 
kết cấu hết sức phức tạp và luôn làm việc trong môi trường khắc nhiệt như : 
sóng gió, va đập, ăn mòn của nước… Hiện nay có rất nhiều phương pháp để giải 
quyết bài toán độ bền, mỗi phương pháp có mức độ chính xác khác nhau và tuỳ 
thuộc vào trình độ của người giải nó. Vì vậy, sử dụng phương pháp nào thì còn 
tuỳ thuộc vào người thiết kế và yêu cầu khi tính toán của con tàu. 

Đề tài “phân tích độ bền cục bộ kết cấu khung sườn tàu theo phương 
pháp phần tử hữu hạn” mà tôi giải quyết trong đề tài sẽ góp phần giải quyết 
bài toán độ bền đối với khung sườn tàu. Đề tài được thực hiện theo bốn chương 
với nội dung chính như sau: 
 Chương I : Đặt vấn đề. 
 Chương II : Phân tích độ bền cục bộ kết cấu khung  
                         sườn tàu theo phương pháp truyền thống. 
 Chương III : Phân tích độ bền cục bộ kết cấu khung 

                  sườn tàu theo phương pháp phần tử hữu hạn. 
 Chương IV : So sánh kết quả tính – nhận xét. 

Mục đích của đề tài thực hiện là tính độ bền cục bộ kết cấu khung sườn 
tàu và trên cơ sở đó nêu lên một vấn đề chính là phương pháp giải bài toán 
khung sườn tàu theo phương pháp phần tử hữu hạn và các ưu điểm của phương 
pháp số so với phương pháp giải truyền thống.  

Nhân dịp đề tài hoàn thành tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng 
dẫn TS. Trần Gia Thái, các thầy giảng dạy trong bộ môn cơ học trường đại học 
thuỷ sản cũng như các bạn sinh viên đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đề tài này. 

Do thời gian có hạn, kiến thức còn nhiều hạn chế, chắc chắn trong đề 
tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng 
góp của các thầy và các bạn. 
 

Nha Trang, ngày 25 tháng 11 năm 2005 
                      Sinh Viên thực hiện 

 
 

                                                      Nguyễn Hồng Quân.          
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ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN LUẬN VĂN  TỐT NGHIỆP 
 

Tên đề tài : Phân tích độ bền cục bộ kết cấu khung sườn tàu vỏ thép bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn. 

Ngành : Cơ khí  Tàu Thuyền.                               Mã ngành: 18.06.10 

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hồng Quân 

Địa chỉ liên hệ :  

Cán bộ hướng dẫn : TS. Trần Gia Thái 

I. ĐỐI TƯỢNG – PHẠM VI – MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU : 

1. Đối tượng nghiên cứu: 

Bài toán tính độ bền kết cấu thân tàu. 

2. phạm vi nghiên cứu   : 

Phân tích độ bền cục bộ kết cấu khung sườn tàu vỏ thép. 

3. Mục tiêu nghiên cứu : 

Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài toán độ 

bền cục bộ kết cấu khung sườn tàu vỏ thép bằng phương 

pháp phần tử hữu hạn. 

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : 

Lời nói đầu. 

Chương 1 :                          ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 

1.2 KHÁI QUÁT VỀ BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT 

CẤU THÂN TÀU. 

1.3 KHÁI QUÁT VỀ BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT 

CẤU KHUNG SƯỜN TÀU VỎ THÉP: 

1. Đặc điểm kết cấu khung sườn tàu thép thực tế. 
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2. Xây dựng mô hình tính kết cấu khung sườn tàu. 

3. Xây dựng mô hình tải trọng tác dụng. 

4. Phương pháp giải. 

5. Đánh giá độ bền. 

1.4 GIỚI HẠN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN: 

1. Giới hạn nội dung: 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

3. Giới thiệu tàu tính toán: 

 

Chương 2 : PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU KHUNG   

SƯỜN TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG . 

 

2.1 CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU KHUNG          

SƯỜN TÀU THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG: 

2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN : 

2.3 ỨNG DỤNG TÍNH ĐỐI VỚI KHUNG SƯỜN TÀU  LỰA CHỌN : 

 

Chương 3 : PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU KHUNG 

SƯỜN TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN. 

 

3.1 KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP  PHẦN TỬ HỮU HẠN:                                                                       

1. Khái niệm. 

2. Trình tự tính theo phương pháp phần tử hữu hạn. 

3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN KẾT CẤU KHUNG SƯỜN TÀU BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN: 

1. Mô hình tính khung sườn theo phương pháp phần tử hữu hạn. 

2. Tính ma trận độ cứng { K } 
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3. Giải hệ phương trình. 

4. Đặt điều kiện biên. 

3.3 ỨNG DỤNG TÍNH CHO KHUNG SƯỜN TÀU LỰA CHỌN: 

 

Chương 4 :                   SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH – NHẬN  XÉT  

  

4.1  SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH : 

4.2 NHẬN XÉT  VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN : 

 

III. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN. 

1. Đi thực tế: 

2. Kế hoạch và thời gian thực hiện bản thảo: 

Chương 1 : từ ngày 31/8/2005 đến ngày 10/9/2005. 

Chương 2 : từ ngày 11/9/2005 đến ngày 5/10/2005. 

Chương 3 : từ ngày 6/10/2005 đến ngày 6/11/2005. 

Chương 4: từ ngày 7/11/2005 đến ngày 12/11/2005. 

Hoàn thành bản thảo ngày 12 tháng 11 năm 2005 

Cán bộ hướng dẫn:                             Nha Trang, ngày 31 tháng 8 năm 2005

                   Sinh viên thực hiện 

 

 

TS Trần Gia Thái                  Nguyễn Hồng Quân 

 



 
 & Luận văn tốt nghiệp  Trang 2 

Svth: Nguyễn Hồng Quân                                   Lớp 43 Tàu Thuyền 

MỤC LỤC 

MỤC LỤC----------------------------------------------------------- 2 

CHƯƠNG I:   ĐẶT VẤN ĐỀ -------------------------------------------- 6 

1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: --------------------------- 6 

1.2 KHÁI QUÁT VỀ BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN KẾT CẤU 

THÂN TÀU:---------------------------------------------------------------------- 7 

1.2.1. Tổng quan về phân tích độ bền kết cấu thân tàu: ---------------- 7 

1.2.2 Bài toán phân tích độ bền chung:------------------------------------ 8 

1.2.3 Bài toán phân tích độ bền cục bộ: ----------------------------------- 9 

1.3 KHÁI QUÁT VỀ BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT 

CẤU KHUNG SƯỜN TÀU: --------------------------------------------------10 

1.3.1 Đặc điểm kết cấu khung sườn tàu thép thực tế: ------------------10 

1.3.2. Xây dựng mô hình tính kết cấu khung sườn: ---------------------13 

1.3.3. Xây dựng mô hình tải trọng cục bộ tác dụng lên kết cấu khung 

sườn. ---------------------------------------------------------------------------15 

1.3.4. Lựa chọn phương pháp giải: ----------------------------------------17 

1.3.5. Đánh giá độ bền: -----------------------------------------------------20 

1.4.GIỚI HẠN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: -----21 

1.4.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu: ---------------------------------21 

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu: -------------------------------------------21 

1.4.3. Giới thiệu tàu tính toán: ---------------------------------------------21 

1.4.4. Mô hình hoá khung sườn tàu lựa chọn.----------------------------23 

1.4.5 Mép kèm và quy cách lấy mép kèm : ---------------------------24 
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CHƯƠNG II:  PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU 

KHUNG SƯỜN TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN 

THỐNG.--------------------------------------------------------------------------32 

2.1 CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU 

KHUNG SƯỜN TÀU THEO PHƯƠNG PHÁP  TRUYỀN THỐNG. ---32 

2.1.1. Giả thiết cơ bản: ------------------------------------------------------32 

2.1.2. Phương pháp tính toán: ----------------------------------------------32 

2.1.3. Xác định tải trọng tác dụng lên kết cấu khung sườn tàu:-------32 

2.2  CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG  PHÁP MA TRẬN : ---------------34 

2.2.1. Mô hình tính khung sườn theo phương pháp ma trận. -----------34 

2.2.2. Tính ma trận độ cứng của các phần tử trong hệ toạ độ chung 

X,Y: {Ke}.---------------------------------------------------------------------35 

2.2.3. Giải hệ phương trình. ------------------------------------------------38 

2.2.4. Các thành phần nội lực của các phần tử tính như sau: ----------38 

2.3 ỨNG DỤNG TÍNH ĐỐI VỚI KHUNG SƯỜN TÀU LỰA CHỌN : 38 

CHƯƠNG III:  PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN KẾT CẤU KHUNG 

SƯỜN TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU 

HẠN.-------------------------------------------------------------------------------47  

3.1 KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN:---------47 

3.1.1. Khái niệm.-------------------------------------------------------------47 

3.1.1.1  Tạo lưới các phần tử hữu hạn:------------------------------------48 

3.1.1.2  Ma trận độ cứng của các phần tử: -------------------------------50 

3.1.1.3   Phần tử thanh:------------------------------------------------------51 

3.1.1.4 Phần tử dầm: ------------------------------------------------------52 

3.1.1.5   Khung phẳng: ------------------------------------------------------52 
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3.1.2. Trình tự giải bài toán theo phương pháp phần tử hữu hạn nói 

chung:--------------------------------------------------------------------------54 

3.1.3 Xây dựng điều kiện biên: --------------------------------------------55 

3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU KHUNG SƯỜN TÀU 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HƯ ÕU HẠN. --------------------------58 

3.2.1. Mô hình tính khung sườn theo phương pháp phần tử hữu hạn: 58 

3.2.2. Tính ma trận độ cứng [K].-------------------------------------------58 

3.2.3. Giải hệ phương trình kết cấu : --------------------------------------61 

3.2.4. Các thành phần nội lực của phần tử được tính như sau: --------61 

3.3 ỨNG DỤNG TÍNH CHO KHUNG SƯỜN TÀU LỰA CHỌN : -----61 

3.4 PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU KHUNG SƯỜN TÀU 

THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN CÓ XÉT ĐẾN ẢNH 

HƯỞNG CỦA MÃ NỐI LIÊN KẾT : ---------------------------------------68 

3.4.1. Đặc điểm liên kết tại đầu dầm: ------------------------------------68 

3.4.2. Ứng dụng tính đối với khung sườn tàu lựa chọn: ----------------71 

3.5 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BẰNG PHẦN MỀM : -----------------------74 

CHƯƠNG IV: SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH – NHẬN XÉT.
----------------------------------------------------------------------------------------79  

4.1 SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH : --------------------------------------------79 

Qua cách giải hai phương pháp đã trình bày trên ta nhận thấy điểm khác 

nhau dẫn đến kết quả tính khác nhau như sau: -----------------------------79 

4.2 NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN :----------------------------------80 

TÀI LIỆU THAM KHẢO---------------------------------------------- 833 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 

Tàu thuỷ là một công trình kỹ thuật nổi có hình dạng và kết cấu phức tạp, 

hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, chịu tác dụng của nhiều yếu tố như: 

sóng, gió, va đập, tải trọng trên tàu,… vì vậy việc giải quyết bài toán cơ học kết 

cấu nhằm đảm bảo yêu cầu về mặt độ bền thân tàu có vai trò quan trọng trong 

quá trình khai thác con tàu. Như đã biết, kết cấu thân tàu có thể được xem như 

gồm các khung sườn ghép nối với nhau, nên khung sườn là kết cấu chính yếu 

của khung xương, ảnh hưởng trực tiếp tới độ ổn định cũng như độ bền thân tàu 

khi hoạt động trên biển. Về mặt độ bền kết cấu khung sườn thường chịu tác 

dụng của tải trọng cục bộ tác dụng theo phương ngang nên trong tính toán thiết 

kế kết cấu cần đặc biệt quan tâm tới độ bền cục bộ của khung sườn tàu. 

Trước kia, người ta thường giải quyết bài toán độ bền cục bộ kết cấu khung 

sườn tàu theo phương pháp truyền thống. Phương pháp này có nhược điểm là 

mô hình tính không phản ánh được chính xác kết cấu thực tế và tốn nhiều thời 

gian, công sức. Do đó, hiện nay thường giải quyết bài toán này theo phương 

pháp phổ biến nhất là phương pháp phần tử hữu hạn. Mô hình tính theo phương 

pháp này phản ánh được kết cấu thực tế nên cho kết quả chính xác hơn. Công 

việc và khối lượng tính toán đơn giản hơn nhiều nhờ sự trợ giúp của máy tính 

điện tử, nên nó thay thế dần phương pháp tính truyền thống và ngày càng được 

sử dụng rộng rãi. Đặc biệt phương pháp PTHH còn cho phép tính đến ảnh 

hưởng của mã nối (được trình bày cụ thể trong phần 3.4 chương 4), nên đảm 

bảo kết quả chính xác hơn so với các phương pháp khác. 
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1.2 KHÁI QUÁT VỀ BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN KẾT CẤU THÂN TÀU. 

1.2.1. Tổng quan về phân tích độ bền kết cấu thân tàu: 

Đối với một con tàu khi thiết kế ra phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Đủ bền: kết cấu thân tàu không bị gẫy nứt. 

+ Đủ cứng: biến dạng không vượt quá giá trị cho phép. 

+ Đủ ổn định: hình dạng không thay đổi.  

 Để đảm bảo được điều kiện này khi chúng ta tăng kích thước của 

con tàu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính năng của con tàu như : tốc độ của 

con tàu. Vì vậy bài toán phân tích độ bền có vai trò rất quan trọng trong 

quá trình thiết kế và chế tạo con tàu. Bài toán phân tích độ bền nhằm giải 

quyết hai bài toán sau đây: 

• Bài toán thuận : chúng ta đi kiểm tra và đánh giá độ bền  kết cấu 

thân tàu cụ thể nhằm mục tiêu nâng cao mức độ an toàn cho tàu khi đi 

biển về phương diện độ bền. 

• Bài toán ngược: chúng ta phải tính toán lựa chọn hình dạng, kích 

thước, liên kết của kết cấu thân tàu sao cho đảm bảo mục tiêu chi phí vật 

liệu là nhỏ nhất. Tuy nhiên do kết cấu thân tàu là một kết cấu phức tạp 

gồm nhiều loại hình kế cấu khác nhau đồng thời còn chịu tác dụng của 

ngoại lực phức tạp nên bài toán phân tích độ bền là rất phức tạp. Hiện nay 

tuỳ thuộc theo đặc điểm của mô hình tính có thể chia bài toán phân tích độ 

bền thân tàu thành hai bài toán chính như sau: 

- Bài toán phân tích độ bền kết cấu thân tàu theo mô hình tổng thể: 

theo mô hình tổng thể kết cấu thân tàu xem như hệ kết cấu không gian 

gồm nhiều loại hình kết cấu như : dầm, tấm, khối liên kết với nhau và đặt 
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trên nền đàn hồi. Trong mô hình tính này các kết cấu khung giàn đáy, 

mạn,.v..v.. đều tham gia làm việc đồng thời trong mô hình tính. Các điều 

kiện biên được xây dựng trên cơ sở xem vật thể đàn hồi dưới tác dụng của 

hai nhóm lực: trọng lượng các tải trọng trên tàu và phản lực của nền đàn 

hồi chính là lực đẩy của nước. Mô hình tổng thể thể hiện tương đối chính 

xác tình trạng làm việc của con tàu nhưng mô hình tính toán phức tạp. 

- Bài toán phân tích độ bền kết cấu thân tàu theo mô hình ước định:  

xem toàn bộ kết cấu thân tàu dưới dạng các thanh thành mỏng đặt trên nền 

đàn hồi và chịu tác dụng của các ngoại lực tương ứng với các ngoại lực tác 

dụng lên thân tàu. Khi đó bài toán phân tích độ bền phân thành hai nội 

dung chính: bài toán phân tích độ bền chung và bài toán phân tích độ bền 

tổng thể. 

 1.2.2 Bài toán phân tích độ bền chung: 

  Là bài toán xác định ứng xuất và biến dạng xuất hiện trong các mặt 

cắt ngang dưới tác dụng của các ngoại lực đặt theo phương thẳng đứng, 

khi đó toàn bộ kết cấu thân tàu xem giống như một thanh tương đương 

đặt trên nền đàn hồi và chịu tác dụng của hai lực thẳng đứng là trọng 

lượng và lực nổi, quá trình cho ta ứng suất chung σ1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 T300 T 300 T

2500 T

150 T

200 T

1700 T
1900 T

100 T

120 T

1700 T1900 T

1700 T

350 T

1900 T
1600 T

150 T
200 T

300 T

1900 T1600 T

100 T
120 T

300 T

Hình 1.1 



 
 & Luận văn tốt nghiệp  Trang 9 

Svth: Nguyễn Hồng Quân                                   Lớp 43 Tàu Thuyền 

1.2.3 Bài toán phân tích độ bền cục bộ:  

Là bài toán xác định giá trị ứng xuất và biến dạng xuất hiện bên trong 

các kết cấu dưới ảnh hưởng của ngoại lực riêng tác dụng lên từng kết cấu 

đang xét. Giải bài toán cục bộ dẫn đến giải quyết bài toán cơ học kết cấu cụ 

thể như: kết cấu khung giàn, dầm nhiều nhịp,.v..v… Kết quả xác định được 

giá trị ứng suất cục bộ σi (i = 2÷n) và ứng suất tổng hợp tác dụng lên kết cấu 

thân tàu ∑
=

+=
n

i
i

2
1 σσσ . Mô hình tính được thể hiện trong sơ đồ dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

•  Trình tự giải bài toán phân tích độ bền cục bộ kết cấu thân tàu: 

 - Mô hình hoá kết cấu: xây dựng mô hình tính là một công việc đầu 

tiên và rất quan trọng ảnh hưởng đến độ chính xác, độ tin cậy của kết quả 

phân tích độ bền kết cấu thân tàu. Tuy nhiên do đặc điểm của kết cấu thân 

tàu khá phức tạp nên việc xây dựng được một mô hình tính thể hiện được đầy 

đủ điều kiện làm việc của kết cấu thân tàu là một vấn đề không đơn giản. Do 

đó cần cố gắng xây dựng mô hình tính sao cho vừa phản ánh được điều kiện 

làm việc thực tế của kết cấu thân tàu lại vừa đơn giản trong tính toán. 

- Mô hình hoá tải trọng: tải trọng tác dụng lên kết cấu thân tàu bao 

gồm: áp lực thuỷ tĩnh của nước bên ngoài tác dụng vào thân tàu, áp lực 

của hàng hoá trên tàu,… Việc mô hình hoá tải trọng tác dụng lên kết cấu 

Kết cấu thân tàu. Phân tích theo mô 
hình ước định. 

Phân tích theo mô 
hình tổng thể. 

σ = σ1 + ∑σi 

Phân tích độ bền cục bộ 

Phân tích độ bền chung σ1 

σi 
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thân tàu là một công việc rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới kết quả tính 

toán. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của đề tài ta chỉ xét tải trọng tác dụng 

lên khung sườn tàu là áp lực nước và áp lực hàng hoá trên tàu. 

- Lựa chọn phương pháp tính toán: hiện nay ta hoàn toàn có thể giải 

quyết bài toán độ bền cục bộ kết cấu khung sườn theo phương pháp phần 

tử hữu hạn. Tuy nhiên để có thể đánh giá kết quả tính toán được chúng ta 

tính theo hai phương pháp: phương pháp truyền thống và phương pháp 

phần tử hữu hạn. 

- Kiểm tra đánh giá độ bền cục bộ kết cấu: theo qui định qui phạm 

cụ thể của các nước sau khi xác định được tiêu chuẩn bền thích hợp cần 

kiểm tra đánh giá độ bền kết cấu thân tàu trong trường hợp cụ thể: kiểm 

tra theo giá trị ứng suất pháp, ứng suất tiếp do uốn chung thân tàu gây ra; 

kiểm tra theo giá trị ứng suất pháp tổng hợp; kiểm tra theo giá trị mômen 

giới hạn. 

1.3 KHÁI QUÁT VỀ BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT 

CẤU KHUNG SƯỜN TÀU: 

1.3.1 Đặc điểm kết cấu khung sườn tàu thép thực tế: 

 Như chúng ta đã biết, thân tàu là một kết cấu phức tạp bao gồm kết 

cấu khung xương bên trong được hàn kín với tôn bao bên ngoài. Khung 

xương bên trong lại được hình thành nên từ nhiều khung dàn khác nhau: 

khung dàn đáy, khung dàn mạn, khung dàn boong. Xét trong một mặt cắt 

ngang tàu thì ta có mặt cắt ngang - được gọi là khung sườn tàu. Khoảng 

cách giữa các khung sườn tàu được gọi là khoảng sườn. Khung sườn tàu 

thép thông dụng thường được hình thành từ các kết cấu: đà ngang đáy, 



 
 & Luận văn tốt nghiệp  Trang 11 

Svth: Nguyễn Hồng Quân                                   Lớp 43 Tàu Thuyền 

sườn mạn và xà ngang boong. Đà ngang đáy được kéo dài tới tận hông và 

được hàn kín với tấm tôn đáy. Xà ngang boong bao gồm xà ngang boong 

kín và xà ngang boong hở tương ứng với khung vực kín và miệng hầm 

hàng.  Xà  ngang boong hàn đối đầu với sườn mạn và thông thường có mã 

liên kết và có bẻ mép. Sườn mạn liên kết với đà ngang đáy qua mã hông 

và được hàn kín nước với tôn hông và tôn mạn. Tuỳ theo từng khu vực của 

tàu và tuỳ theo từng loại tàu khác nhau mà ta có các loại khung sườn khác 

nhau như: sườn thường, sườn khoẻ, sườn công xôn, sườn hộp,.v..v… Dưới 

đây là mô tả một số khung sườn của các loại tàu khác nhau: 
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Xà ngang boong kín 

Hình 1.3  Mặt cắt ngang tàu chở dầu 

Đà ngang đáy 

Sườn mạn 

Nẹp chữ L 

Nẹp chữ T 

Vị trí sống chính đáy 

Hình 1.2  Mặt cắt ngang tàu chở Container 

Mã hông 

Mã liên kết 
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§­êng chuÈn

Khu vực miệng hầm hàng 

Hình 1.4 Mặt cắt ngang tàu chở hàng rời.                     

Thành hầm hàng 

Xà dọc mạn 

Be chắn sóng 

Hình 1.5 Mặt cắt ngang tàu đánh cá.                     

Lỗ khoét công nghệ                     

Xà dọc boong                     

Xà ngang boong                     

Vách dọc                     
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1.3.2. Xây dựng mô hình tính kết cấu khung sườn: 

 Mặt cắt ngang tàu bao gồm nhiều kết cấu liên kết với nhau theo 

phương pháp hàn. Nếu chúng ta để nguyên mặt cắt ngang tính toán thì gặp 

rất nhiều khó khăn trong tính toán, vì thế chúng ta phải mô hình hoá kết 

cấu về dạng đơn giản hơn để tiện lợi trong tính toán. Tuy nhiên mô hình 

tính phải phản ánh được đầy đủ điều kiện làm việc của các kết cấu đang 

xét. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tính toán sau này. Vì thế 

chúng ta phải căn cứ  vào đặc điểm hình học, điều kiện làm việc, tính chất 

vật liệu, đặc điểm liên kết để xây dựng mô hình tính cho kết cấu khung 

sườn đang xét. 

 Nguyên tắc chung khi xây dựng mô hình hoá kết cấu tàu: 

- Tách kết cấu phức tạp ra thành những kết cấu đơn giản hơn trên cơ 

sở là kết cấu có độ cứng lớn hơn phải là chỗ dựa cho các kết cấu có 

độ cứng nhỏ hơn. 

- Đảm bảo được đặc tính hình học của các kết cấu trong mô hình tính 

toán và mô hình thực tế bằng nhau. 

- Cần vận dụng tối đa tính đối xứng của kết cấu và tải trọng. 

- Mô hình tính phải ở vị trí cân bằng lực và mômen. 

 Mặt cắt ngang tàu chúng ta mô phỏng về dạng khung phẳng chịu các 

tác dụng của các lực gồm: áp lực nước ngoài mạn và áp lực hàng hoá trọng 

các khoang hàng. 

 Dưới đây là một số khung sườn tàu được mô hình hoá về dạng khung 

phẳng để tính toán. 
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Hình 1.6 Mô hình hoá khung sườn tàu chở container 

Hình 1.7 Mô hình hoá khung sườn tàu dầu. 

Hình 1.8 Mô hình hoá khung sườn tàu cá. 
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1.3.3. Xây dựng mô hình tải trọng cục bộ tác dụng lên kết cấu khung sườn. 

 Tải trọng tác dụng cục bộ lên kết cấu thân tàu bao gồm hai loại sau: 

áp lực nước bên ngoài vỏ tàu và áp lực của trọng lượng hàng hoá trên tàu. 

• Áp lực thuỷ tĩnh của nước bên ngoài vỏ tàu: áp lực nước xung quanh 

bề mặt vỏ tàu Pn tác dụng lên các bộ phận kết cấu thân tàu theo 

công thức: 

Pn = γ.h     (1.1) 

Trong đó: γ _ trọng lượng riêng của nước. 

        h _ chiều cao h phụ thuộc chủ yếu chiều chìm và trạng thái nổi 

của tàu nên cần chọn chiều cao cột áp phù hợp tàu nằm cân bằng trên 

nước tĩnh hay sóng. 

 + Tàu nằm cân bằng  

trên nước tĩnh (hình 1.9) 

                  

                                                

 + Tàu nằm cân bằng trên sóng: 

 

 

 

 

 

 

 

b  
b = T 

P = γT 

P = γH  

Hình 1.9 

b = T+h.t/2 

Pn = γ.(T+h.t/2) Pn = γ.H 

b = H 

Hình 1.10 Hình 1.11 
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• Áp lực của trọng lượng hàng hoá: hàng hoá trên tàu gồm các loại: 

hàng lỏng, hàng rời… các qui phạm độ bền tàu hiện nay thường qui 

đổi từ áp lực nước 

hàng hoá sang áp lực 

cột nước, và qui luật 

phân bố phụ thuộc 

chủ yếu đặc điểm 

hàng hoá. 

Ta có mô hình tác dụng của hàng hoá lên kết cấu thân tàu như sau: 

 Áp lực trung bình Phh do hàng hoá gây ra trên mặt sàn có thể tính theo 

công thức: 

  bL
WPhh *

=
      (1.2) 

Trong đó: W_trọng lượng hàng. 

 L, b_lần lượt là chiều dài, chiều rộng phần diện tích có đặt 

trọng lượng hàng hoá W (m). 

  + Áp lực hàng rời tác dụng lên khung sườn là: 

    Phr = K. γhr.H     (1.3) 

Trong đó: γhr _trọng lượng riêng hàng chở trên tàu. 

        H _ chiều cao hàng rời. 

        K _ hệ số tính đến ảnh hưởng sự không đều từng mặt hàng cụ 

thể cho trong bảng 1.1: 

 

 

H
P=γ.H  

P=γ.h 

T 

Hình 1.12 
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Bảng 1.1   

Tên gọi  Trọng lượng riêng γ, (t/m3) Hệ số K 

Than đá 0.80 0.27 

Muối 0.96 0.22 

Lúa, gạo 0.73 – 0.78 0.25 – 0.33 

Xi măng 1.2 – 1.3 0.42 

Cát 1.5 – 2.0 0.22 – 0.42 

 

 + Áp lực của hàng lỏng tác dụng lên đáy và vách khoang chứa: 

    Phl = ρ.g.h = γ.h     (1.4) 

Trong đó: ρ _ mật độ của hàng lỏng. 

        g _ gia tốc trường trái đất. 

1.3.4. Lựa chọn phương pháp giải: 

 a. Phương pháp truyền thống: 

  Khi chưa xuất hiện phương pháp hiện đại để tính sức bền kết 

cấu khung sườn tàu, người ta thường mô hình hoá kết cấu khung sườn  tàu 

thành dạng khung phẳng. Ví dụ đối với khung sườn tàu, đà ngang đáy được 

coi là ngàm của sườn do đà ngang đáy có độ cứng lớn hơn rất nhiều so với 

sườn. Xà ngang boong được coi như tựa trên xà dọc boong và miệng hầm 

hàng do xà dọc boong và miệng hầm hàng được gia cường vững chắc hơn 

nhiều so với xà ngang boong. Xà ngang boong và sườn mạn được hàn đối 

đầu với nhau và có mã liên kết nên có thể coi đủ cứng vững và không bị 

biến dạng góc trong quá trình tính toán. Đà ngang đáy và sườn mạn được 

coi là vuông góc với nhau hoặc gần như là góc vuông (hình 1.12a). Hoặc 
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thay thế vào giữa vị trí giữa xà ngang boong và sườn bằng một gối đỡ 

trong trường hợp có mã giữa xà ngang boong và sườn (hình 1.12b). 

 

 

 

 

 

 

          a>. Tàu hai boong.    b>. Tàu một boong. 

 

 Trong nhiều trường hợp, để đơn giản hoá quá trình tính toán mà vẫn 

đảm bảo độ chính xác cần thiết, có thể xây dựng tách kết cấu theo nguyên 

tắc kết cấu có độ cứng lớn hơn phải làm chỗ dựa cho kết cấu có độ cứng 

nhỏ hơn. Ví dụ xà dọc boong hoặc xà dọc hầm hàng với độ cứng lớn hơn 

nhiều so với độ cứng của xà ngang boong và như vậy miệng hầm hàng dọc 

trở thành điểm tựa cho xà ngang. Đặc biệt, trong trường hợp kết cấu cần 

thay thế có độ cứng lớn hơn rất nhiều so với kết cấu đang xét, ta có thể coi 

liên kết giữa chúng là ngàm. Ví dụ so với đà ngang đáy thường cứng hơn 

nhiều so với sườn, trong trường hợp này ta có thể coi sườn chịu ngàm tại 

đáy. 

 Một vài ví dụ về lựa chọn điều kiện biên được thể hiện trên hình 

1.13. Trong đó, hình (a) áp dụng cho trường hợp sườn tàu yếu, giữa sườn 

với đáy và giữa sườn với boong không nối mã. Hình (b) dùng cho trường 

hợp đà ngang đáy cứng. Hình (c) dùng cho tàu chở hàng khô, miệng 

Hình 1.12 
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khoang hàng không đủ cứng để đỡ xà ngang boong cụt. Hình (d) dùng cho 

kết cấu có miệng hầm hàng cứng. Hình (e) áp dụng cho trường hợp có hai 

cột chống không biến dạng dọc trục, làm điểm tựa cho boong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Từ mô hình kết cấu khung sườn đó ta hoàn toàn có thể giải quyết bài 

toán theo hướng truyền thống. Tuy nhiên việc mô hình hoá như vậy chưa 

hoàn toàn sát với điều kiện làm việc thực tế của kết cấu khung sườn và do 

đó kết quả tính vì thế cũng không chính xác và tin cậy. Vì thực tế, khi các 

xà ngang boong liên kết với xà dọc boong, các biện pháp kết cấu công 

nghệ rất khó đảm bảo được tại đó không có chuyển vị thẳng đứng, nên 

việc thay bằng gối đỡ hoặc ngàm cứng sẽ không phản ánh hết điều kiện 

làm việc thực tế cuả kết cấu. 

d>. e>.

b>.a>. c>.

Hình 1.13 
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b. Bài toán phân tích theo phương pháp phần tử hữu hạn: 

 Đối với bài toán phân tích độ bền cục bộ kết cấu khung sườn tàu 

theo phương pháp truyền thống thì thường mô phỏng kết cấu khung sườn 

tàu về dạng khung phẳng. Tuy nhiên theo cách giải quyết này thì chúng ta 

chưa hoàn toàn mô phỏng được điều kiện làm việc thực của kết cấu khung 

sườn. Phương pháp phần tử hữu hạn thay thế các kết cấu thực bằng nhiều 

mô hình tính rời rạc, gồm một số hữu hạn các phần tử riêng biệt liên kết 

với nhau bằng  một số hữu hạn các điểm nút, còn ngoại lực đưa về các lực 

tương đương tác dụng tại nút. Phương trình chính tắc được viết cho các nút 

của mô hình tính. Kết quả tính được sẽ là các trường  ứng suất, biến dạng 

và chuyển vị tại các điểm nút. 

1.3.5. Đánh giá độ bền: 

• Tiêu chuẩn để đánh giá độ bền: 

- Đảm bảo yêu cầu đủ bền: an toàn, tin cậy trong mọi trường hợp. 

- Kiểm tra và đánh giá độ bền kết cấu thân tàu bằng cách so 

sánh giá trị ứng suất xuất hiện trong kết cấu với các tiêu 

chuẩn gọi là tiêu chuẩn bền. 

- Đảm bảo đủ một lượng dự trữ bền cần thiết để tránh quá tải 

trong điều kiện thực tế. 

• Các phương pháp kiểm tra độ bền: 

     -   Kiểm tra đánh giá theo giá trị mômen giới hạn. 

     -  Kiểm tra đánh giá theo giá trị ứng suất cho phép. 



 
 & Luận văn tốt nghiệp  Trang 21 

Svth: Nguyễn Hồng Quân                                   Lớp 43 Tàu Thuyền 

1.4.GIỚI HẠN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 

1.4.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu: 

 Do thời gian làm đề tài có hạn, kết cấu thân tàu là một tổ hợp kết 

cấu phức tạp nên để tính độ bền của một con tàu thì cần rất nhiều thời 

gian. Vì vậy theo nội dung của đề tài ta tập chung đi sâu vào  nghiên cứu 

độ bền cục bộ kết cấu khung sườn tàu. Các kết quả tính độ bền chung của 

tàu xem như đã có. Trong đề tài chọn kết cấu khung sườn của tàu hàng 

thông dụng, kết cấu khung sườn dạng này hiện đang được áp dụng phổ 

biến khi thiết kế kết cấu các loại tàu hàng hiện nay. 

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu: 

 Theo cách giới hạn về nội dung nghiên cứu, ở đây ta chủ yếu đi sâu 

vào phân tích và tính toán độ bền cục bộ của kết cấu khung sườn tàu theo 

phương pháp phần tử hữu hạn. Tuy nhiên để có kết quả so sánh ta tính theo 

cả phương pháp truyền thống và phần mềm Sap để thấy được ưu điểm nổi 

bật của phương pháp phần tử hữu hạn. 

1.4.3. Giới thiệu tàu tính toán: 

 Tàu lựa chọn là tàu hàng khô, có các thông hình học như sau:  

Chiều dài lớn nhất : Lmax = 79.57 m ; 

Chiều dài thết kế : Ltk = 75.37 m ; 

Chiều rộng lớn nhất :  Bmax = 12.60 m ; 

Chiều rộng thiết kế : Btk = 12.60 m ; 

   Chiều cao mạn :  H = 6.00 m ;  

Chiều chìm :  T = 5.00 m; 

Trọng tải :   Dw = 2600 Tấn. 

Tàu kết cấu theo hệ thống ngang, hoạt động trong vùng biển hạn chế 

cấp II. Các hình 1.14 ; 1.15 ; 1.16 là một số khung sườn thuộc tàu tính toán. 
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1.4.4. Xây dựng mô hình tính kết cấu khung sườn tàu lựa chọn. 

 Với đặc điểm khung sườn tàu thực tế như đã mô tả, chúng ta có thể 

chuyển sang mô hình tính như sau: 

 Bỏ qua độ bẻ góc tấm hông và sườn mạn để tạo một khung giữa đà 

ngang đáy và sườn mạn một góc vuông hoặc gần như vuông. Điểm đặt góc 

bẻ này là giao điểm của hai trục trung hoà của đà ngang đáy và sườn mạn. 

Vì sườn mạn có chiều cao hạn chế, chiều dày không dày hơn chiều dày tôn 

mạn, cùng giải tôn mép kèm thông thường đạt tới 40 đến 60 lần chiều dày 

mạn, sườn mạn có trục trung hoà nằm gần mạn. Tương tự như vậy, trục 

trung hoà của đà ngang đáy và trục trung hoà của xà ngang boong cũng 

nằm gần vị trí tấm đáy ngoài và tôn boong. 

 Vì trục trung hoà của sườn mạn nằm rất gần tấm mạn nên có thể 

nhận chiều dài của đà ngang đáy bằng chiều rộng tàu tại khu vực đang xét. 

14x250 14x300 70
0

500

a - a

14
00

33
00

500500

50
0

500 500 500 500 500

2000 2000

10
00

400
R100

500 500

10
x1

20

ViÒn120x10
10

00

§­êng chuÈn

12x350

700

R600
12x150

12x150

S=12
14x300

a a

40
0

70
0

500

400

1000x12

50
0

10
00

4000

L12x120x250

10
00

210

BÎ120x10
S=12

L8x120x120

Hình 1.16 Sườn công xôn tàu hàng 2600T. 
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Chiều dài của nhánh sườn tính từ trục trung hoà đà ngang đáy đến mép tôn 

boong. Với mã hông và mã liên kết giữa đà ngang đáy và sườn mạn cũng 

như góc bẻ góc giữa sườn mạn và xà ngang boong được coi là không đổi 

trong quá trình tính  toán. Tại vị trí các xà dọc mạn, đà dọc đáy phụ ta thay 

thế vào đó bằng các gối tựa đơn để đảm bảo chuyển vị cũng như điều kiện 

thực tế của khung sườn tàu. Vì khung sườn tàu là đối xứng qua mặt cắt 

giữa tàu nên ta chỉ cần tính toán trên ½ khung sườn tàu sau đó lấy đối xứng 

qua (hình 1.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Mép kèm và quy cách lấy mép kèm : 

Bài toán xem xét vai trò tham gia biến dạng uốn dầm của tôn vỏ và 

từ đó thay thế tôn vỏ bằng tấm mép tương đương, để đưa vào các đà dọc, 

đà ngang, xà dọc, xà ngang tạo thành dầm tương đương đã được 

Timoshenko.X.P giải quyết. Nội dung bài toán này là tính toán chiều rộng 

của tấm mép tương đương. 

 

6.
0 

m

6.3 m

2.3 m

a>.Khung sườn tàu thực tế. b>.Khung sườn tàu tính toán. 

Hình 1.17 Mô hình hoá khung sườn tàu tính toán. 
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Để xác định tấm mép tương đương, sử dụng điều kiện cân bằng năng 

lượng giữa hệ thực với hệ tương đương giả thiết. Trong đó, hệ thực là một 

hệ bao gồm tấm thành và tấm mép có quy luật biến thiên ứng suất pháp 

không đều σx (hình 1.18a); hệ tương đương và tấm mép tương đương có 

chiều rộng “C”, chiều dày “h” (bằng chiều dày tấm mép thực) và trên đó 

ứng suất pháp σmax phân bố đều (hình 1.18b). 

Tấm mép tương đương thay thế phải giữ vai trò của tấm mép thực 

trong sự làm việc chung của toàn dầm. Tấm mép thay thế gọi là mép kèm. 

Chiều rộng “C” được gọi là chiều rộng mép kèm. 

Trên cơ sở lí luận trên tính được (với 2b là chiều dài của một nhịp dầm): 

( )223
4

νν −+Π
=

bC        (1.5) 

 Trường hợp hệ số poisson ν = 0.3, ta có: 

  C = 0.181*2b       (1.6) 

 Việc sử dụng các tấm mép tương đương thay thế, khi phân tích các 

y E

hh

e
  

A

y

c

Hình 1.18 

σmax σx 

a>. b>. 
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khung dàn đáy, boong, mạn tàu theo sơ đồ hệ dầm trực giao, cho phép kể 

đến sự làm việc của tôn vỏ vào sự làm việc của các cơ cấu khoẻ. Thực tế 

trong kết cấu tàu thuỷ, khoảng cách giữa các cơ cấu khoẻ không lớn lắm, 

tức là chiều rộng tấm mép có thể không phải là khá rộng như đã giả thiết. 

Nhưng trong một số các quy phạm quy định trị số của các đặc trưng hình 

học tiết diện ngang cơ cấu nẹp (kể cả mép kèm), bề rộng “C” theo tính 

toán là không sai khác nhiều so với kết quả tính theo công thức (1.5). Theo 

quy phạm đóng và phân cấp tàu thép (1980) của Đăng kiểm Pháp, những 

cơ cấu gắn với tấm tôn được chia làm hai loại có những quy định khác 

nhau về kích thước mép kèm: 

1. Những cơ cấu thứ yếu (nẹp, vách, đà dọc, xà dọc trong hệ thống kết 

cấu của đáy, boong, mạn,.v..v…), chiều rộng của mép kèm được lấy bằng 

(lấy trị số nhỏ): 

   C = a        (1.7) 

   C = 0.2l       (1.8) 

Trong đó: a _ khoảng cách giữa các cơ cấu cùng loại; 

        l _ chiều dài nhịp của cơ cấu kể cả mã liên kết cơ cấu. 

2. Những cơ cấu chủ yếu (xà dọc boong, đà dọc đáy, xà dọc mạn, xà 

ngang boong khoẻ, đà ngang khoẻ, sườn khoẻ và nẹp khoẻ vách,.v..v..), 

kích thước mép kèm tuỳ thuộc tình hình liên kết ở đầu cơ cấu: 

- Nếu hai đầu cơ cấu được liên kết ngàm thì chiều rộng của mép kèm 

được lấy bằng (lấy giá trị nhỏ): 

   C = a        (1.9) 
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   l
a
lC .0018.027.0 






 −=     (1.10) 

- Nếu một đầu cơ cấu được liên kết ngàm, đầu kia được liên kết khớp 

thì chiều rộng của mép kèm được lấy bằng (lấy giá trị nhỏ): 

C = a        (1.11) 

    l
a
lC .03.035.0 






 −=      (1.12) 

- Nếu tấm tôn mép kèm chỉ ở một phía của tấm thành thì chiều rộng 

của mép kèm được lấy bằng (lấy giá trị nhỏ): 

C = a        (1.13) 

    l
a
lC .004.013.0 






 −=      (1.14) 

  Từ các trình bày trên đây, tôi chọn mép kèm để tính đối với tàu 

đang xét theo công thức (1.11 và 1.12) có kết quả tính như trong bảng 1.2: 

Bảng 1.2 

Kết cấu Chiều rộng mép kèm C (m) 

Boong 0.74 

Mạn 1.45 

Đáy 1.48 

 

Các hình tiếp theo là hình vẽ đường hình, kết cấu cơ bản và bố trí 

chung của tàu lựa chọn. 
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PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU KHUNG SƯỜN 

TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG. 

2.1 CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU KHUNG 

SƯỜN TÀU THEO PHƯƠNG PHÁP  TRUYỀN THỐNG. 

2.1.1. Giả thiết cơ bản: 

 Tải trọng tác dụng vào khung phẳng chỉ bao gồm các lực và mômen 

nằm trong mặt phẳng của khung sườn tàu và vật liệu làm việc trong miền 

đàn hồi. Biến dạng của khung không kèm theo sự xoắn của các thanh tức 

là tải trọng nằm trong cùng mặt phẳng với tâm uốn của lực tác dụng. 

2.1.2. Phương pháp tính toán: 

 Theo cách phân loại khung thì khung tàu tính toán thuộc loại khung 

đơn giản có nút cố định, tức là tại một nút chỉ có hai thanh gặp nhau. Vì tại 

nút hai thanh được gắn cứng với nhau nên tại vị trí nút đảm bảo điều kiện 

liên tục của góc quay tiết diện, cho nên giải loại khung thông thường này 

ta có thể dùng các phương pháp tính toán kết cấu theo hướng giải truyền 

thống như: phương pháp lực, phương pháp chuyển vị, phương pháp mômen, 

phương pháp góc xoay, phương pháp ma trận,.v..v… Tuy nhiên ta chọn một 

phương pháp tính theo phương pháp ma trận vì phương pháp này biểu diễn 

công thức tính theo ngôn ngữ ma trận nên có ưu điểm trong cách trình bày, 

phương pháp tính toán đơn giản. 

2.1.3. Xác định tải trọng tác dụng lên kết cấu khung sườn tàu: 

 Tải trọng tác dụng lên khung sườn gồm áp lực nước bên ngoài tàu và 

áp lực hàng hoá (ở đây là hàng rời). 
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Ta có:      q = qn – qhr     (2.1) 

Trong đó:  

§ qn _ Áp lực nước bên ngoài vỏ tàu tác dụng lên tính trong trường hợp 

nguy hiểm nhất là tàu nằm cân bằng trên đỉnh sóng với bước sóng 

bằng chiều dài tàu  λ = LTK = 75.37 m. 

qn = γ*(T + hs/2)    (2.2) 

chieàu cao soùng hs = 4.5 m 

⇒ qn = 1.025*(5.00 +4.5/2) = 7.43 (T/m) 

§ qhr _ Áp lực của hàng hoá tác dụng lên khung sườn tàu. 

qhr = γ*hh*k = 0.75*6.00*0.3 = 1.35 (T/m) 

⇒ q = 7.43 – 1.35 = 6.08 (T/m). 

Áp lực của nước khi tràn lên boong tàu, tính bằng chiều cao be chắn sóng: 

  q = γ.hbs = 1.025*1 ≈ 1.03 (T/m) 

 

 

Với tải trọng tính toán 

được phần trên ta có sơ đồ tải 

trọng tác dụng lên khung sườn 

tàu lựa chọn như hình (2.1): 

 

 

 

6.
0 

m

6.08

2.3 m

1.28
1.03

Hình 2.1 
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2.2  CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG  PHÁP MA TRẬN. 

2.2.1. Mô hình tính khung sườn theo phương pháp ma trận. 

- Rời rạc hoá kết cấu: chia kết cấu thành các phần tử nhỏ, đánh số các 

phần tử và các đầu nút của phần tử. 

- Chọn hệ toạ độ chung X,Y và xác định 

bậc tự do của các nút. Ta có bảng  (2.1) toạ 

độ của các nút : 

- Xác định bậc tự do của hệ theo công thức 

sau: 

N = 3 x Số nút cứng – Số bậc tự do bị triệt tiêu tại các gối. 

⇒ Ta thống kê bậc tự do của hệ như sau: 

Bảng 2.2 
Nút  u v θ 

1 - - - 

 

- Xác định vị trí đầu một và đầu hai của các phần tử và các côsin định 

hướng của chúng. 

l = (x2 – x1)/L    ;    m = (y2 – y1)/L   ;   ( ) ( )2
12

2
12 yyxxL −+−=  

Bảng 2.3. Vị trí các điểm đầu, điểm cuối và các côsin định hướng. 
Phần tử Điểm đầu Điểm cuối l m 

1 - - - - 

 

- Dùng các thành phần chuyển vị của các nút để biểu thị các thành phần 

chuyển vị của các phần tử. Ta xác định được bảng các thành phần chuyển 

Bảng 2.1 
Nút  x y 

1 - - 
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vị tại các đầu nút của các phần tử trong bảng sau: 

 

Bảng 2.4  Các thành phần chuyển vị của phần tử. 
Điểm đầu Điểm cuối Phần tử 

u1 v1 θ1 u2 v2 θ2 

1 - - - - - - 

2.2.2. Tính ma trận độ cứng của các phần tử trong hệ toạ độ chung X,Y: {Ke}. 

{Fe} = [Ke].{de} 
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     (2.3) 

Các ký hiệu dùng trong công thức: 

( ) ( )22
31 .

1
12 lm

L
EIC α

β
+

+
=     ;   ( ) ( ) ml

L
EIC .1

1
12

32 α
β

−
+

−
=        ;    ( )

22
33 ..

1
12 ml

L
EIC α

β
+

+
=  

( ) m
L

EIC .
1
6

24 β+
=  ;  ( ) l

L
EIC .

1
6

25 β+
=    ;  ( )

( )β
β
+

+
=

1
4

6 L
EIC        ;   ( )

( )β
β
+

−
=

1
2

7 L
EIC  

;12 2GAL
EIγ

β =        ( ) ;1
12

2

βα +=
I

AL  

trong đó:  

A _ Diện tích tiết diện. 

I _ Mômen quán tính. 

E _ Môđun đàn hồi của vật liệu, với thép đóng tàu E = 2.41*105 (MPa). 

G _ Môđun đàn hồi trượt được xác định theo công thức sau: 
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( ) )(
12

MPaEG
µ+

=          (2.4) 

 µ _ Hệ số Poisson; µ = 0.25÷0.33. Đối với loại thép đóng tàu, là loại 

thép có hàm lượng cácbon thấp (<1%), nên chọn µ = 0.3 ; giá trị này được 

lấy đồng nhất trong tất cả các phương pháp tính để thuận tiện khi so sánh 

các kết quả tính. 

γ _ Hệ số điều chỉnh, kể tới sự phân bố không đều của ứng suất tiếp. 

Hệ số này chỉ phụ thuộc hình dạng của tiết diện. Với thép chữ T, γ tính 

theo công thức sau: 

bA
A

=γ              (2.5) 

   Với : A _ Diện tích toàn bộ tiết diện. 

            Ab _ Diện tích bản bụng.         

- Khi bỏ qua ảnh hưởng của lực cắt thay β = 0; khi bỏ qua ảnh hưởng của 

lực dọc thay α = 0. 

- Tại mỗi nút tính tổng của các thành phần nội lực trên phương của mỗi 

bậc tự do đối với các phần tử qui tụ tại đó. Bằng cách này, ta sẽ thành lập 

trực tiếp ma trận độ cứng toàn bộ [K]. Điều này được minh hoạ như sau: 

Giả sử tại một 

nút nào đó, có 3 thành 

phần tải trọng F1, F2, F3 

và có 3 phần tử i, j, k 

quy tụ (Hình 2.2a). Các 

thành phần nội lực 

cùng phương với một 

bậc tự do đều được kí hiệu bằng những chỉ số như nhau. 

F1
k

b)a)

F1,d1

F2,d2

j

i

R
F3,d3

k

F3
i

iF2

iF1

F3

F1

j

j

j

F2
k k

k

F3

F1

kF2
F2

F1

F3

Hình 2.2 
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 Từ điều kiện cân bằng nút, ta có: 









++=

++=

++=

kji

kji

kji

FFFF
FFFF
FFFF

3333

2222

1111

      (2.6) 

 Các số hạng ở vế phải của các phương trình là những hàm tuyến tính 

của các bậc tự do d1, d2, d3, . . . Từ (2.6), ta viết phương trình đầu tiên như sau: 

.....

.....

.....

3322111

3322111

3322111

+++=

+++=

+++=

dcdcdcF
dbdbdbF
dadadaF

k

j

i

     (2.7) 

Do đó ta có: 

⇒ F1 = F1
i + F1

j + F1
k = (a1+b1+c1)d1+(a2+b2+c2)d2+(a3+b3+c3)d3+ . . . 

trong đó: F1 – phần tử của véctơ tải trọng ứng với bậc tự do d1, a, b, c – 

là các phần tử lần lượt ứng với các ma trận độ cứng của các ma trận các 

phần tử i, j, k.  

Nếu so sánh hai vế của (2.7), ta thấy phần tử của ma trận [K] cùng 

hàng với F1. 

- Ứng với d1 là (a1+b1+c1) 

- Ứng với d2 là (a2+b2+c2)  

- Ứng với d3 là (a3+b3+c3) 

Đối với các phương trình còn lại của (2.6), ta cũng làm tương tự như trên. 

 Sau khi thành lập được ma trận độ cứng toàn bộ [K], ta thay ΣFi 

bằng Fi để được hệ thức ma trận: 

{F} = [K].{d}      (2.8) 

 Trong đó: {K} – Véctơ tải trọng; [K] – Ma trận độ cứng tổng thể; 

         {d} – Véctơ chuyển vị của các nút. 
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2.2.3. Giải hệ phương trình. 

 Giải hệ phương trình trên để được giá trị của véctơ chuyển vị. 

2.2.4. Các thành phần nội lực của các phần tử tính như sau: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )[ ]mvvluu
L

AEF

lvvmuu
LL

EIM

lvvmuu
LL

EIM

..

..6.4.2
1

..6.2.4
1

1212

2121212

2121211

++−=





 −−−+++−

+
=





 −−−+−++

+
=

θβθβ
β

θβθβ
β

  (2.9) 

2.3 ỨNG DỤNG TÍNH ĐỐI VỚI KHUNG SƯỜN TÀU LỰA CHỌN : 

Các đặc trưng hình học của khung sườn được tính toán cho trong bảng 2.5: 

 

Bảng 2.5. Các đặc trưng hình học của các phần tử. 
Phần tử L  

(m) 

I x 10-4 

(m4) 

A x 10-3 

(m2) 

γ β α 

1 2.3 1.34 7.7 1.83 0.19 30.14 

2 6.0 1.89 7.0 1.75 0.04 115.56 

3 6.3 7.5 10 1.2 0.07 47.19 

 

 Ta đánh số các phần tử được chia và các đầu nút của phần tử như 

trên hình (2.3). 

 Trên hình (2.4) thể hiện số bậc tự do của các phần tử. Với số phần tử 

ta chia ra là 3 và số bậc tự do tính được là 7. Ta có bảng mối tương quan 

giữa các phần tử và số bậc tự do và toạ độ của các nút trong hệ toạ độ 

chung như trong bảng (2.6) 
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§ Phần tử 1: 
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Thay giá trị vào ta được: 
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Bảng 2.6 
Nút  u v θ x y 

1 0 0 d1 2,3 6,0 

2 d2 d3 d4 0 6,0 

3 d5 d6 d7 0 0 

4 0 0 0 6,3 0 

Bảng 2.7 
Phẩn tử Đầu 1 Đầu 2 l m 

1 2 1 1 0 

2 3 2 0 1 

3 3 1 1 0 

1

5

1
2 1

12

2 

3
4

2.3 m

6.
0 

m 2 

3 43

d5

d6

d2

d3

d7

d4 d1

Hình 2.3  Hình 2.4  
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§ Phần tử 2: 
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Thay thế giá trị vào ta được: 
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§ Phần tử 3: 




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Thay giá trị vào ta được: 


























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
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−=




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
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
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















7

6

5

3

3

3

7

6

5

*
1.10193
7.25538107

004.38256

d
d
d

DxM
F
F

F
F
F

y

x

        

 Tạo trạng thái ngàm và trạng thái tự do như trên hình (2.5a) và hình 

(2.5b). Nội lực trong trạng thái ngàm được thống kê trong bảng ( 2.8) 

Bảng 2.8. Thành phần nội lực ở trạng thái ngàm. 
Phần tử M1 M2 

1 -0.45 0.45 

2 -12.48 9.6 

3 20.11 -20.11 
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Các thành phần tải trọng ở trạng thái tự do trên hình (2.5b) có giá trị 

được tính như sau: 

 F1 = -(-0.45)      F2 = -(-8.64) 

 F3 = -(-1.18)      F4 = -(-9.6+0.45) = 9.15 

 F5 = -(-13.44)     F6 = -(-19.15) 

 F7 = -(-20.11+12.48) = 7.63     

Tính tổng [K]=ΣFi, i = 1, 2, 3…10. Ta được ma trận độ cứng tổng thể 

[K] như sau: 

6.08

6.08

1.28 1

2 

6.08 6.08

1

-0.45
0.45

1.
18

1.
18

8.64

9.6

13.44

-12.48

19.1519.15

20
.1

1

- 2
0.

1 13

1.189.15

8.64

19.15
7.63

2 

313.44

0.45

Hình 2.5a Hình 2.5b 
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80914
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Ta có phương trình của phần tử là: {F} = [K].{d} 
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1

*

63.7
15.19
44.13
15.9
18.1
64.8
45.0

d
d
d
d
d
d
d

K

F
F
F
F
F
F
F

F     (*) 

Giải hệ phương trình (*) trên ta được các chuyển vị và góc xoay như sau: 

 d1 = 0.55*10-3 (θ1)  d2 = 0.19*10-3 (v2) 

 d3 = 0.22*10-3 (u2)  d4 = -0.7*10-3 (θ2) 

 d5 = 0.17*10-3 (u3)  d6 = 0.34*10-3 (v3) 

 d7 = 0.49*10-3 (θ3) 

Các thành phần nội lực của phần tử ở trạng thái tự do được tính theo 
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công thức (2.9), thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2.9. Thành phần nội lực ở trạng thái tự do. 
Phần tử M1 M2 F 

  1 9.96 0.55 -17.75 

2 -21.61 -22.9 14.9 

3 -43.6 35.0 -6.5 

•  Nội lực tổng = Nội lực ở trạng thái ngàm + Nội lực ở trạng thái tự do. 

Các giá trị của mômen tổng cho trong bảng (2.10) dưới đây. 

•  Ta có biểu đồ mômen uốn và lực dọc của ½ khung sườn theo bảng giá trị 

trên như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.10. Thành phần nội lực ở trạng thái tổng. 
Phần tử M1 M2 

1 9.96 – 0.45  = 9.51 0.55+0.45 = 1.0 

2 21.61 + 12.48 = 33.64 -22.9 + 9.69 = -13.3 

3 -43.6 + 20.11 = - 23.49 35.0 – 20.11 = 15.09 
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Hình 2.6. Biểu đồ mômen uốn Mu (T.m) 

-13.3 1.0

15.09

-23.49

33.64

9.51

-2
4.

9

-17.75

-8.5

Hình 2.7 Biểu đồ lực dọc N (Tấn). 
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Dưới tác dụng của tải trọng cục bộ, khung sườn chủ yếu bị uốn và nén. 

• Ứng suất uốn: 

( ) ( )MPamT
W
M

u

u
u 9.177/17798

10*89.1
64.33 2

4 === −σ  

• Ứng suất nén: 

( ) ( )MPamT
A
N

n 57.35.3557
10*0.7
9.24 2

3 ==== −σ  

F Kiểm tra bền: 

 Kiểm tra bền cục bộ khung sườn theo tiêu chuẩn ứng suất cục bộ cho 

phép: 

[ ] chcbcb K σσσ *=≤  

 Trong đó: Kcb – hệ số dự trữ bền cục bộ, lấy bằng 0.8 

          σch – ứng suất chảy của vật liệu. σch = 240 (MPa). 

• Ứng suất uốn cho phép: 

[σu] = 0.8*240 = 192 (MPa) 

• Ứng suất nén cho phép: 

 [ ] )(128
5.1

240*8.0 MPan ==σ  

Từ kết quả tính toán trên ta có: σu < [σu] 

      σn < [σn] 

 Kết luận: theo phương pháp tính ma trận, khung sườn tàu đang xét 

đảm bảo độ bền cục bộ. Tuy nhiên, do mô hình tính theo phương pháp này 

chưa phản ánh hết các điều kiện làm việc thực tế của kết cấu nên để đảm 

bảo độ chính xác yêu cầu, cần phải tính độ bền theo phương pháp PTHH. 
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PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN KẾT CẤU KHUNG SƯỜN TÀU 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN. 

3.1 KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN. 

3.1.1. Khái niệm: 

Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) phân tích kết cấu trên cơ sở thay 

thế kết cấu thực bằng một mô hình tính rời rạc. Mô hình tính bao gồm một 

số hữu hạn các phần tử riêng biệt liên kết với nhau bằng một số hữu hạn các 

điểm nút, còn ngoại lực được đưa về các lực tương đương tác dụng tại nút. 

Phương trình chính tắc được viết cho các nút của mô hình tính. Kết quả tính 

sẽ là các trường ứng suất, biến dạng và chuyển vị tại các điểm nút. So với 

các phương pháp phân tích kết cấu truyền thống, phương pháp phần tử hữu 

hạn có nhiều ưu điểm nổi bật. Có thể khái quát các ưu điểm chủ yếu của 

phương pháp phần tử hữu hạn thay cho những lời giải thích tại sao phương 

pháp này ngày càng được áp dụng rộng rãi trong cơ học. 

+ Khả năng tự động hoá: tất cả các bài toán cơ học nói chung, xác định 

ma trận [Ke] và ma trận [K] đều được thực hiện bằng các phép tính sơ cấp 

của lý thuyết ma trận và các toán tử chu trình thể hiện khả năng tự động 

hoá cao của phương pháp PTHH. 

+ Độ tin cậy: ưu điểm thứ hai của phương pháp PTHH là cho kết quả 

tính đảm bảo độ tin cậy. Trong phương pháp PTHH, thay thế các kết cấu 

thực (là một hệ liên tục) bằng một hệ rời rạc bao gồm một số các phần tử 

riêng biệt liên kết với nhau ở một số hữu hạn các điểm nút dựa trên cơ sở 

là thừa nhận năng lượng bên trong của mô hình tính thay thế bằng năng 
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lượng bên trong của kết cấu thực. 

Nếu trên biên của các phần tử, điều kiện biên liên tục về lực và 

chuyển vị được thoả mãn (tức là xác định được chính xác các lực tương tác 

giữa các phần tử lân cận), thì mô hình thay thế làm việc hoàn toàn giống 

kết cấu thực. 

+ Khả năng áp dụng: có thể xem phương pháp PTHH là một phương 

pháp vạn năng. Đó là ưu điểm thứ ba. Áp dụng phương pháp PTHH có thể 

giải được những bài toán hết sức phức tạp, thậm chí trước đây dùng các 

phương pháp khác không giải được. 

Trong lĩnh vực cơ học môi trường liên tục, người ta áp dụng phương 

pháp PTHH bằng cách sử dụng phối hợp các phần tử khác nhau (các phần 

tử điểm, phần tử đường, phần tử khối,.v..v…) và theo nguyên lý cộng tác 

dụng, dễ dàng phân tích được các bài toán kết cấu hỗn hợp, kết cấu có 

sườn bất kỳ, kết cấu có hình dạng phức tạp,.v..v… Với bài toán kết cấu có 

lỗ khoét, một số tác giả sử dụng khái niệm phần tử ảo để phân tích và đã 

cho kết quả đảm bảo độ tin cậy. 

3.1.1.1  Tạo lưới các phần tử hữu hạn: 

Trước tiên kết cấu phải được rời rạc hoá thành một số các phần tử có 

kích thước hữu hạn (hoặc phần tử hữu hạn), sao cho không có lỗ hổng cũng 

như phủ lên nhau giữa các phần tử. Người ta cũng mong muốn có một sai 

số nhỏ nhất khi thể hiện miền biên của kết cấu. Kết quả của sự rời rạc hoá 

nêu trên tạo nên một lưới các phần tử hữu hạn. 

Thường thì đối với các kết cấu (miền khảo sát) đã cho, người ta có 

khuynh hướng dùng các phần tử có cùng dạng hình học như tam giác, hình 
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chữ nhật,.v..v… Tuy nhiên điều này thường không phải là bắt buộc. Rõ 

ràng là các phần tử này thuộc các loại khác nhau nếu như miền rời rạc hoá 

là một đường, một bề mặt hoặc một khối. 

 Dưới đây là các loại phần tử thông dụng nhất thường gặp trong việc 

tạo lưới các miền một chiều (R), hai  chiều (R2) và ba chiều (R3). 

• Các phần tử một chiều: 

 

 

Tuyến tính.  Bậc 2.   Bậc 3 

 

• Các phần tử hai chiều: 

 

 

 

Tam giác.             Tứ giác. 

 

• Các phần tử ba chiều: 

 

 

 

 

    Tứ diện.       Lăng trụ.   Khối 6 mặt. 
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3.1.1.2  Ma trận độ cứng của các phần tử: 

Là độ cứng biểu thị khả năng mà kết cấu chống lại biến dạng dưới 

tác dụng của ngoại lực. Ma trận độ cứng là ma trận cơ bản của phương 

pháp các phần tử hữu hạn. 

- Ma trận độ cứng phần tử có thể xây dựng dựa trên sự cân bằng tĩnh của 

bản thân phần tử. Qua việc xây dựng công thức ta có công thức tổng quát 

để xác định ma trận độ cứng phần tử như sau: 

[ ] [ ] [ ][ ]∫=
V

T
e dvBDBK ..       (3.1) 

  Trong đó: [Ke] – là ma trận độ cứng phần tử. 

V – công sinh ra do  điểm đặt của véctơ ngoại lực          

nút {Fe}. 

[B] – ma trận đạo hàm. 

[D] – ma trận đàn hồi. 

- Các tính chất của ma trận độ cứng phần tử [Ke]. 

 + Ở vế phải của công thức (3.1) bằng tích ba  ma trận: [B]T[D][B] 

cho ta một ma trận vuông, đối xứng (qua đường chéo chính), do vậy mà ma 

trận độ cứng [Ke] cũng là ma trận vuông và đối xứng. 

 + Nếu gọi số bậc tự do n là số thành phần chuyển vị u, v, θ, … có thể 

có tại mỗi nút của phần tử và ne là tổng số nút của phần tử thì tổng số bậc 

tự do của phần tử là: 

Σ BTD = nne      (3.2) 

Lúc đó ma trận độ cứng của phần tử [Ke] sẽ có kích thước là (nne x nne). 
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3.1.1.3   Phần tử thanh: 

Khái niệm: thanh là tất cả các kết cấu có kích thước theo một chiều thì 

khá lớn so với kích thước hai chiều còn lại và chỉ chịu kéo hoặc nén trong 

quá trình làm việc. Như vậy thanh có thể mô hình  hoá bởi những phần tử 

một chiều và trên tất cả tiết diện của thanh chỉ có một thành phần nội lực 

duy nhất là lực dọc. (Hình 3.1a) 

 

 

 

 

 Phần tử thanh cổ điển nhất là phần tử thanh hai  nút. Trong toạ độ 

địa phương (là toạ độ có trục x trùng với trục thanh), mỗi nút có một  bậc 

tự do là chuyển vị ui dọc theo trục x, với “i” là số thứ tự nút (Hình 3.1b). 

Tiết diện ngang A được giả thiết là không đổi dọc theo chiều dài L, E là 

môdun đàn hồi của vật liệu. 

- Ma trận độ cứng của phần tử thanh trong hệ toạ độ riêng là: 

[ ] 







−

−
=

11
11

L
EAKe        (3.3) 

-     Ma trận độ cứng của phần tử thanh trong hệ toạ độ tổng thể: 

[ ] [ ] [ ][ ]TKTK e
T ..=        (3.4) 

Trong đó: [ ] 







=

γβα
γβα

coscoscos000
000coscoscos

T    (3.5) 

  cosα, cosβ, cosγ là các cosin chỉ hướng của trục thanh trong hệ 

toạ độ tổng thể. 

L
ZZ

L
YY

L
XX 121212 cos;cos;cos −

=
−

=
−

= γβα  

Y

N1

L
Xu1 u2E, IXN2

Hình 3.1 Phần tử thanh. 

a).  b).  
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Hay viết dưới dạng ma trận, ma trận độ cứng [K] như sau: 

[ ]





















−−
−−

=

2

2

22

22

S
CSC

SCSS
CSCCSC

L
EAK       (3.6) 

 Ở đây: C = c.α ; C2 = c2.α ; S = s.α ; S2 = s2.α 

3.1.1.4 Phần tử dầm: 

Dầm là tất cả những kết cấu một chiều có thể chịu kéo -  nén, uốn xoắn 

đồng thời trong quá trình làm việc. Ở đây ta chỉ xét phần tử dầm chịu uốn. 

 

 

 

 

 

 

 

- Ma trận độ cứng của phần tử dầm: 

[ ]


















−
−
−

=

2

22

4
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264
612612

LDx
L

LLL
LL

L
EIKe     (3.7) 

3.1.1.5   Khung phẳng: 

Bao gồm các thanh (cùng nằm trên một mặt phẳng) liên kết lại với 

nhau tại các điểm nút. Các phần tử thanh trong khung phẳng chịu kéo -  

nén đồng thời. 

Dx 

q(x)

LL

mi,0i

fi,vi

ix,u

mj,0j

fj,vj

j x

y,v
y

Hình 3.2. Phần tử dầm chịu uốn. 
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- Phần tử khung phẳng trong hệ toạ độ địa phương vừa chịu kéo – nén 

và uốn đồng thời được mô phỏng trong hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

Từ cách biến đổi hệ trục toạ độ trong phần tử dàn phẳng, ta thực 

hiện biến đổi phần tử từ hệ trục toạ độ địa phương sang hệ trục toạ độ tổng 

thể dưới đây: 

 

 

 

 

 

- Ma trận độ cứng của phần tử trong hệ toạ độ tổng thể: 

[ ] [ ] [ ][ ]
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2222

2222

 (3.8) 

Với c = cosα ; s = sinα ; ;;6;12; 23 L
EID

L
EIC

L
EIB

L
EAA ====  

.

Fi,Vi

M i,T i

i

Y

Fxi,Ui

Fxj,Uj
M j,Tj

L
Fyj,Vj

j X

Hình 3.3. Phần tử thanh chịu kéo – nén và uốn đồng thời. 

..

i
0 i

vi

ui

mi

y

x

i

0 j

fyi

ujj

vj

fxi

m j

fxjj

fyj

Hình 3.4. Phần tử khung trong hệ toạ độ tổng thể. 

α α 
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- Nếu bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc đến lực cắt đến chuyển vị, ma 

trận độ cứng được viết lại như sau: 

[ ]
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Lscss
LLcLsL
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L
EIKe    (3.9) 

3.1.2. Trình tự giải bài toán theo phương pháp phần tử hữu hạn nói chung: 

v Chia kết cấu ra thành một số hữu hạn các phần tử (thanh, dầm, hai 

chiều, ba chiều…). Mỗi phần tử liên kết với một số nút nhất định. 

v Đánh số các phần tử và các nút. 

v Xây dựng ma trận độ cứng cho phần tử của kết cấu trong hệ toạ độ 

địa phương. 

v Xây dựng ma trận độ cứng phần tử của kết cấu trong hệ toạ độ tổng 

thể (toàn cục). 

v Nối các ma trận độ cứng phần tử trong hệ toạ độ toàn cục để nhận 

được ma trận độ cứng của cả kết cấu. 

v Giải hệ phương trình cân bằng: 

[F] = [K].{d}      (3.10) 

 Trong đó: {d} – Véctơ chuyển vị nút. 

          [F] – Véctơ tải trọng. 

Từ công thức (3.10), ta xác định được véctơ chuyển vị nút như sau: 

{d} = [K]-1.[F]      (3.11) 
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v Tính ứng suất và các biến dạng nhờ các quan hệ sau: 

{ } { }
{ } [ ]{ }




=
=

εσ
ε

D
dB ].[

     (3.12) 

  Với {ε} – Véctơ biến dạng. 

          [B] – Ma trận đạo hàm. 

          [D] – Ma trận đàn hồi. 

          [σ] – Véctơ ứng suất. 

v Tính các phản lực gối tựa. 

v Xác định nội lực theo yêu cầu. 

3.1.3 Xây dựng điều kiện biên: 

 Về đường nối, việc mô tả điều kiện biên của kết cấu khung sườn có 

thể thực hiện thông qua hai hình thức sau: 

 1. Thay thế các bộ phận kết cấu lân cận của kết cấu đang xét bằng 

các ứng lực tương đương, dựa trên cơ sở điều kiện cân bằng. 

 2. Thay thế các bộ phận kết cấu lân cận của kết cấu đang xét bằng 

các liên kết đàn hồi, dựa trên điều kiện liên tục về chuyển vị. 

Việc lựa chọn lấy một trong 

hai hình thức trên, phụ thuộc vào 

phương pháp tính sử dụng. Thông 

thường, phương pháp phân tích kết 

cấu là phương pháp chuyển vị, nên 

việc mô tả điều kiện biên được thực 

hiện bằng các liên kết đàn hồi. 

H

J i

i

1q

q

B/2

Hình 3.5 
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Khi mô tả điều kiện biên bằng các liên kết đàn hồi, vấn đề quan 

trọng là phải xác định được độ cứng của các liên kết đàn hồi thay thế. Về 

mặt lý thuyết, các liên kết đàn hồi thay thế phải có độ cứng tính toán sao 

cho khi thay vào mô hình tính, cho chuyển vị bằng chuyển vị của hệ thực. 

Cụ thể chúng ta sẽ xét trong các ví dụ sau: 

a). Hệ số liên kết đàn hồi tại đầu đà ngang đáy (vị trí liên kết đà 

ngang đáy liên kết với sườn mạn) được tính như sau: 

 

i
J

H
B

i
J

B
H

q
q

..
3
21

...
15
41

3
1

+







+

=χ        (3.13) 

trong đó: J, i _ mômen quán tính tiết diện ngang của đà ngang và sườn 

mạn. 

        q, q1 _ cường độ tải trọng tính toán đặt trên đà ngang  và và ở 

mép dưới sườn mạn (hình 3.5) 

b). Hệ số ngàm đàn hồi tại đầu dầm ngang (với trường hợp như trên 

hình 3.6), được tính như sau: 
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Với :  
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     (3.15) 
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c). Hệ số lún đàn hồi tài đầu nút của xà ngang boong được tính như sau: 









+++

+

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


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J
J

l
b

EJ
lA     (3.16) 

trong đó:   

l _ nửa chiều rộng của khung dàn. 

J2 _ mômen quán tính tiết diện ngang tại đầu mút xà ngang boong. 

J3 _ mômen quán tính tiết diện ngang tại đầu mút xà ngang boong, ở     

       vùng lỗ khoét. 

 d). Hệ số lún đàn hồi tại đầu xà ngang boong cụt (vị trí liên kết với 

sườn mạn), được tính theo: 

  
s

s

EJ
la

3
=         (3.17) 

trong đó : ls _ chiều dài sườn mạn tàu; 

        Js _ mômen quán tính tiết diện ngang sườn mạn. 

...

1x
q

x 2

q 2q1 q 3

Hình 3.6 

J1, l1 J2, l2 J3, l3 
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3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU KHUNG SƯỜN TÀU 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN. 

3.2.1. Mô hình tính khung sườn theo phương pháp phần tử hữu hạn: 

 - Rời rạc hoá kết cấu: chia kết cấu thành những phần tử nhỏ, đánh số 

các phần tử và các đầu nút của phần tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng ma trận liên hệ của các phần tử. 

Bảng 3.1 

Phần tử Điểm đầu Điểm cuối 

1 u2 v2 θ2 0 0 θ1 

2 u3 v3 θ3 u2 v2 θ2 

3 u3 v3 θ3 0 0 0 

3.2.2. Tính ma trận độ cứng [K]. 

 - Xây dựng ma trận độ cứng của các phần tử [Ke] 

§ Ma trận độ cứng phần tử 1: cosα = 1 ; sinα = 0 

X

Y

2
1

1

0

1

v2

2 1
02

u2

01

0

0

0
u303

v3

3 43

2

3 4

2

3

Hình 3.7 Rời rạc hoá kết cấu. 
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§ Ma trận độ cứng của phần tử 2: cosα = 0 ; sinα = 1 

[ ]

























 −−−

=

2

2

22

222

22

2222

2

4
0

0
204

000
00

DDx
A

CB
DCD

AA
CBCB

K     (3.19) 

§ Ma trận độ cứng của phần tử 3: cosα = 1 ; sinα = 0 
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Từ các ma trận của các phần tử ta suy ra ma trận của kết cấu: [K] = Σ[Ke] 

- Xây dựng véctơ chuyển vị nút của các phần tử trong toạ độ tổng thể: 
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      (3.21) 

Từ véctơ chuyển vị nút của các phần tử trong toạ độ tổng thể ta suy ra 

được véctơ chuyển vị nút của kết cấu trong hệ toạ độ tổng thể. {d} = Σ{de} 
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MB

RA

AMA B

RB

q1

q2

- Xác định véctơ lực nút của phần tử (véctơ tải phần tử) trong hệ toạ 

độ tổng thể. Đối với trường hợp véctơ tải phần tử chịu lực phân bố đều 

vuông góc với phần tử được xác định dựa trên giả thiết tương đương về 

công (cân bằng về lực và mômen) có dạng như sau: 
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 Với trường hợp véctơ tải phần tử chịu lực phân bố đều theo hình 

thang (như ta gặp trong bài toán trong khung sườn tàu khi chiều cao sóng 

lớn hơn chiều cao mạn khô tàu), thì véctơ tải phần tử có dạng sau: 
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 Trong đó : MA, MB, RA, RB – Là mômen và phản lực qui về hai đầu 

phần tử. 
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Hình 3.8 
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3.2.3. Giải hệ phương trình kết cấu : 

[F] = [K].{d}     (3.24) 

 Giải hệ phương trình trên để được các giá trị của véctơ chuyển vị. 

3.2.4. Các thành phần nội lực của phần tử được tính như sau: 

• Mômen uốn trong phần tử được xác định theo công thức: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]jiijiiIi
i

izi xLLvxLLxLvxL
L
EI

dx
vdEIM θθ 6212664126 22

32

2

+−+−++−++−==

(3.25) 
• Lực cắt trong phần tử: 

[ ]iijiIi
i

izi
yi LvLv

L
EI

dx
dMQ θθ 6126123 +−+==     (3.26) 

• Lực cắt và mômen ở hai đầu của phần tử: 
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• Lực dọc trên phần tử: 

[ ]
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
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SCSC
L

EAN *     (3.28) 

3.3 ỨNG DỤNG TÍNH CHO KHUNG SƯỜN TÀU LỰA CHỌN : 

Mô hình tính khung sườn tàu: 

 Vì khung sườn tàu có tính chất đối xứng qua mặt cắt giữa tàu nên khi 

tính toán ta chỉ cần tính trên ½  khung sườn tàu, phần còn lại ta lấy đối 

xứng qua. Vì vậy ta có mô hình tính được đơn giản như sau:  
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• Rời rạc hoá kết cấu: ta chia kết cấu ra thành 3 phần tử và các đầu 

nút được đánh số thứ tự như trong hình (3.7a) 

Chọn hệ toạ độ tổng thể như hình (3.7a). Các véctơ chuyển vị nút thể hiện 

trên hình (3.7b). 

• Tính ma trận độ cứng của kết cấu: [K] = Σ[Ke] 
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K  

Áp điều kiện biên u1 = v1 = u4 = v4 = θ4 = 0 ; ta có ma trận độ cứng 

của kết cấu viết lại như sau: 

Bảng 3.2  

Phần 

 tử 

L 

(m) 

I x 10-4 

(m4) 

A x 10-3 

(m2) 

1 2.3 1.34 7.7 

2 6.0 1.89 7.0 

3 6.3 7.5 10.0 
6.08

1.28
2.3 m

6.
0 

m

Hình 3.9 Mô hình tính trên ½ khung 
sườn. 



 
 & Luận văn tốt nghiệp  Trang 63 

Svth: Nguyễn Hồng Quân                                   Lớp 43 Tàu Thuyền 

[ ]
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Ta có tải phần tử quy về các đầu nút của phần tử như  hình 3.10: 

• Véctơ tải kết cấu áp luôn điều kiện biên:{Fe} 

{ } TF ]63.715.1944.1315.918.164.845.0[ −=  

• Véctơ chuyển vị nút của kết cấu: 

{ } [ ]Tvuvud 3332221 θθθ=  

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

⇒ Ta có phương trình cân bằng của cả kết cấu là: [F] = [K].{d} 

M4 - 20.11

fz4 +19.15

7.63

19.15

33
13.44

fx44

2

2

8.64 fx1
1 1

-1.18-1.18

0.459.15

Hình 3.10. Tải phần tử. 
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v
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v
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K  (**) 

Giải hệ phương trình (**) theo phương pháp biến đổi GAUSS. Bằng 

cách biến đổi hai hệ thức sau:  
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
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63.7
15.19
44.13
15.9
18.1
64.8
45.0

84.14512
44.273211.28984
15.759001.38507

3.1518015.7598.8652
067.2811675.366267.31301

15.759005.25315.75905.8918
0001.280875.366202.5616

Dx

 

⇒ Ta thu được kết quả như sau: 
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5.14818000000
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68.14538.534261.73713.6140000
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15.759005.25315.759005.89180
001.280875.366202.5616

 

Từ dạng ma trận tam giác dưới, ta dễ dàng tính được chuyển vị và 

góc xoay tại các đầu nút như sau: 

θ1 = 0.004  v2 = -0.0047  u3 = 0.0003  θ3 = 0.0008  

u2 = 0.0013  θ2 = -0.0026  v3 = 0.0042 

Xác định nội lực hai đầu phần tử của khung: áp dụng công thức 

(3.22) và (3.23) ta xác định được giá trị sau: 
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+ Phần tử 1: Mômen uốn trong phần tử : 

( ) ( ) ( )[ ] xxLLLLvxL
L
EIM z 79.056.86264126 11

2
121

2
1213

1

1
1 −=+−++−++−= θθ

 Lực dọc trên phần tử: 

[ ] ( )TanN 5.16

0
0
0047.0
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.0101*806831 −=


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
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−

−=  

+ Phần tử 2:Mômen uốn trong phần tử : 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] xLLvxLxLLvxL
L
EIM z 07.298.206212664126. 22
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22232
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2

2
2 +−=+−+−++−++−= θθ

 Lực dọc trên phần tử: 
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+ Phần tử 3: Mômen uốn trong phần tử : 

( ) ( )[ ] xLLvxL
L

EIM z 8.598.2064126. 33
2
333

3

3
3 +−=+−++−= θ   

 Lực dọc trên phần tử: 
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Từ số liệu được tính toán  trên ta có biều đồ của các thành phần nội 

lực trên kết cấu trên hình 3.9: 
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Mu (T.m) 

N (Tấn) 

Hình 3.9. Biểu đồ mômen uốn và lực dọc. 

15.56

-20.98

8.56

-8.56

0.02

-16.5

-1
8.

2

-7.47
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Dưới tác dụng của tải trọng, khung sườn chủ yếu bị uốn và nén. 

• Ứng suất uốn: 

( ) ( )MPamT
W
M

u

u
u 92.83.8392

10*5.2
98.20 2

3 ==== −σ  

• Ứng suất nén: 

( ) ( )MPamT
A

N
n 00.26.2600

10*0.7
2.18 2

3 ==== −σ  

? Kiểm tra bền: 

 Kiểm tra bền cục bộ khung sườn tàu theo tiêu chuẩn ứng suất cục bộ 

cho phép: 

σcb ≤ [σ] = Kcb*σch 

 Trong đó: Kcb – Hệ số dự trữ bền cục bộ, lấy bằng 0.8 

          σch – Ứng suất chảy của vật liệu. σch = 240 (MPa) 

• Ứng suất uốn cho phép: 

[σu] = 0.8*240 = 192 (MPa) 

• Ứng suất nén cho phép: 

[ ] )(128
5.1

240*8.0 MPan ==σ  

Từ kết quả trên ta thấy: σu < [σu] 

    σn < [σn] 

⇒ Kết luận: theo phương pháp tính phần tử hữu hạn, khung sườn tàu đang 

xét đảm bảo độ bền cục bộ. 
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3.4 PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KẾT CẤU KHUNG SƯỜN TÀU 

THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN CÓ XÉT ĐẾN ẢNH 

HƯỞNG CỦA MÃ NỐI LIÊN KẾT. 

3.4.1. Đặc điểm liên kết tại đầu dầm: 

 Khi xét sự làm việc đồng thời của kết cấu dầm gắn với tôn vỏ, ta thấy 

rằng các trục trung hoà thường nằm tương đối gần phần tôn vỏ. Điều này dẫn 

đến chiều dài của các dầm luôn bao gồm một phần ở đầu có độ lớn gần bằng 

chiều cao của dầm trực giao liên kết với nó (Hình 3.10). Khi xét đến uốn của 

dầm, các phần đầu này có thể được coi như hoàn toàn cứng, tức là chúng luôn 

thẳng và đơn giản chỉ quay như một vật rắn tuyệt đối quanh điểm liên kết. 

Nếu dầm là mảnh, tức là chiều dài phần cứng này ngắn so với tổng chiều dài 

(thường là ít hơn 10%). Độ cứng bổ sung có thể được bỏ qua và các phần đầu 

này có thể được coi là một phần bình thường của dầm. Nếu dầm là ngắn và 

“sâu “ như trường hợp khung ngang tàu dầu như trên hình 3.10 thì ảnh hưởng 

của các đầu cứng là đáng kể và phải được tính đến. Với các phần đầu này 

phải được tính đến như một phần của dầm hoặc như là một chiều dài cứng 

tách biệt – vì các điểm liên kết này là không thay đổi, chiều dài của các dầm 

luôn là chiều dài đầy đủ giữa các nút.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.10 

l 2211r rl



 
 & Luận văn tốt nghiệp  Trang 69 

Svth: Nguyễn Hồng Quân                                   Lớp 43 Tàu Thuyền 

 Sự xuất hiện của mã liên kết sẽ làm cho chiều dài phần cứng này 

tăng lên. Chiều dài phần cứng bổ sung này (dr) thường là phụ thuộc vào 

hình dạng mã liên kết.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ví dụ khi mã có hình tam giác (Hình 3.11a): 









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1
1 1.

ah
had r         (3.26) 

Trường hợp mã nối hình lượn (Hình 3.11b) 

 















+−=

1
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1
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h
a

a
had r        (3.27) 

 Việc đưa vào đầu cứng ở đầu dầm dẫn đến sự thay đổi trong mô hình 

phần tử hữu hạn. 

 Ta xét phần tử chịu uốn. Giả thiết phần tử gồm hai đầu cứng với 

chiều dài là r1 và r2 (hình 3.12). Phần tử có 4 nút bao gồm hai nút bên 

ngoài và hai nút bên trong. 

 
 
 
 
 

 

a

1

rd

a

2

1h 11a

r

h

d

Hình 3.11 

a> b> 

r

.

21 rlr

Hình 3.12 
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 Do các đầu cứng vẫn thẳng một cách lý tưởng nên độ võng và góc 

xoay tại các nút trong và các nút ngoài có mối quan hệ sau: 

2222

1111

θ

θ

rvv

rvv

−=

+=
        (3.28) 

Biểu diễn dưới dạng ma trận biến đổ từ chuyển vị nút ngoài sang nút trong 

như sau: 

  







































−
=





















2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

1000
100

0010
001

θ

θ

θ

θ
v

v

r

r

v

v

     (3.29) 

 hay 

   { } [ ]{ }dTd =         (3.30) 

Vì chuyển vị bên trong có thể được  biểu diễn toàn bộ các chuyển vị 

bên ngoài nên đáp ứng của toàn bộ dầm được đặc trưng bởi các giá trị góc 

xoay và độ võng tại các nút bên ngoài và do đó không thêm bất cứ bậc tự 

do nào. Phần tử dầm tương ứng với các nút nên bên trong có chiều dài 

được cho bởi : 

  l = L – (r1 + r2)       (3.31) 

với phần tử này là phần tử dầm chịu uốn thông thường và có ma trận độ 

cứng [K’] như đã nêu ở phần trên. 

 Vì thế ma trận độ cứng của phần tử dầm có dầu cứng sẽ là tổng các 

số hạng của hai ma trận: 

  [Ke] = [K’] + [Kr] 

Với ma trận do chiều dài cứng bổ sung là: 
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 trong đó:  
2

2121 rr
l
rr +

+=ρ  

3.4.2. Ứng dụng tính đối với khung sườn tàu lựa chọn: 

 Ta nhận thấy, đối với khung sườn tàu lựa chọn thì tại các đầu nút 

liên kết giữa xà ngang boong và sườn mạn cũng như liên kết giữa đà 

ngang đáy và sườn mạn đều có mã liên kết. Vì thế ta khi mô hình hoá 

khung sườn ta không thể bỏ qua ảnh hưởng của các mã nối cứng này được. 

 Theo lập luận như trên, ta tính ma trận độ cứng bổ sung và cộng 

thêm vào ma trận của phần tử khi chịu uốn và nén. 

• Phần tử 1 : 
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⇒ Ma trận độ cứng của phần tử 1 có kể đến đầu cứng là: 
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• Phần tử 2 : 
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⇒ Ma trận độ cứng của phần tử 2 có kể đến đầu cứng là: 
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• Phần tử 3 : 
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⇒ Ma trận độ cứng của phần tử 3 có kể đến đầu cứng là: 
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Ta có ma trận độ cứng của toàn kết cấu khi có đầu cứng (áp luôn 

điều kiện biên): 
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 Như vậy, ta có hệ phương trình cân bằng của phần tử như sau: 
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 Giải hệ phương trình (***), ta thu được các chuuyển vị và góc xoay 

như sau: 

θ1 = 0.062   θ2 = -0.0025   θ3 = -0.0012 

u2 = 0.0042   u3 = 0.0004 

v2 = -0.0087   v3 = 0.0087 

Bằng cách tính như trên ta có biểu đồ mômen uốn của khung sườn 

khi tính đến đầu cứng thể hiện trên hình 3.13: 
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Ta nhận thấy khi sử dụng mô hình khung có đầu cứng, ta sẽ có biểu 

đồ mômen uốn như trên hình 3.13. Ta thấy rằng mômen uốn có giá trị lớn 

nhất tại ngàm với giá trị 15.56 (T.m) tương ứng với ứng suất uốn lớn nhất 

là 62.00 (MPa). Giá trị ứng suất này chỉ bằng 74% giá trị ứng suất tính theo 

mô hình không có đầu cứng. Và vị trí xuất hiện ứng suất lớn nhất cũng 

khác nhau, điều này cho ta thấy mô hình khung phẳng có đầu cứng cho vị 

trí ứng suất chính xác hơn và do đó phản ánh thật hơn trạng thái chịu lực 

của kết cấu. 

3.5 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BẰNG PHẦN MỀM : 

 Thực tế nhận thấy, kết quả tính theo phương pháp phần tử hữu hạn 

và phương pháp truyền thống có độ sai lệch nhau. Để có thể đánh giá được 

kết quả tính, trong phần này tôi sử dụng phần mềm đã có sẵn để tính. Hiện 

Hình 3.13 

0.026.77

-6.77

15.56

-10.61

10.61

Mu  (T.m) 
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nay có rất nhiều phần mềm được bán trên thị trường như : Sap, Staad.pro, 

RDM,.v..v… Tuy nhiên, tôi chọn phần mềm Sap để tính vì phần mềm này 

khá phổ biến trong tính toán kết cấu và dễ sử dụng. 

Kết quả phân tích bằng phần mềm Sap200: 

 SAP2000 v7.40 File: ADD  Ton-m Units  PAGE 1 
 11/28/05 16:02:34 
  
 L O A D   C O M B I N A T I O N   M U L T I P L I E R S 
  
  COMBO     TYPE     CASE    FACTOR  TYPE           TITLE 
  
  COMB3      ADD                                    TT-HQ 
                   PHANBO    1.0000  STATIC(DEAD) 
                    THANG    1.0000  STATIC(DEAD) 
                    COMB1    1.0000  COMBO 
  
 SAP2000 v7.40 File: ADD  Ton-m Units  PAGE 2 
 11/28/05 16:02:34 
  
 J O I N T   D I S P L A C E M E N T S 
  
    JOINT  LOAD                  U1          U2          U3          R1          R2          R3 
  
        1  COMB3          1.775E-04      0.0000      0.0456      0.0000   6.657E-03      0.0000 
    
        2  COMB3          1.937E-04      0.0000      0.0450      0.0000   8.960E-03      0.0000 
    
        4  COMB3             0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0241      0.0000 
    
        7  COMB3             0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
    
 SAP2000 v7.40 File: ADD  Ton-m Units  PAGE 3 
 11/28/05 16:02:34 
  
 J O I N T   R E A C T I O N S 
  
    JOINT  LOAD                  F1          F2            F3             M1                M2           M3 
  
        4  COMB3           -15.2906      0.0000    -11.5739      0.0000      0.0000      0.0000 
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        7  COMB3            -6.7894      0.0000    -60.2961      0.0000       -13.72      0.0000 
 SAP2000 v7.40 File: ADD  Ton-m Units  PAGE 4 
 11/28/05 16:02:34 
  
 F R A M E   E L E M E N T   F O R C E S 
  
    FRAME  LOAD    LOC           P          V2          V3           T          M2          M3 
  
        1  COMB3 
                  0.00       -6.79       16.31        0.00        0.00        0.00       -17.83 
                  1.58       -6.79       -2.84        0.00        0.00        0.00      -18.44 
                  3.15       -6.79      -21.99        0.00        0.00        0.00        1.11 
                  4.73       -6.79      -41.14        0.00        0.00        0.00       5.83 
                  6.30       -6.79      -60.30        0.00        0.00        0.00      13.72 
    
        2  COMB3 
                  0.00      -16.31        6.79        0.00        0.00        0.00        17.83 
                  3.00      -16.31       -7.85        0.00        0.00        0.00       -4.44 
                  6.00      -16.31      -15.29        0.00        0.00        0.00      -7.32 
    
        3  COMB3 
                  0.00         -15.29      -16.31        0.00        0.00        0.00        7.32 
               5.8E-01      -15.29      -15.13        0.00        0.00        0.00        3.03 
                  1.15         -15.29      -13.94        0.00        0.00        0.00        1.67 
                  1.73         -15.29      -12.76        0.00        0.00        0.00        1.00 
                  2.30         -15.29      -11.57        0.00        0.00        0.00        0.00 
    
 Từ kết quả tính trên ta có biểu đồ mômen của khung sườn như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.14 Biểu đồ chuyển vị. 
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Hình 3.15 Biểu đồ mômen uốn Mu (T.m) 

Hình 3.16  Biểu lực dọc N (Tấn). 
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SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH – NHẬN XÉT. 

4.1 SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH : 

 Từ kết quả tính của hai phương pháp phần tử hữu hạn và phương 

pháp truyền thống, có thể nhận thấy rằng khung sườn đảm bảo độ bền cục 

bộ. Tuy nhiên kết quả tính của hai phương pháp có sự chênh lệch (được ghi 

trong bảng 4.1) mặc dù trong cả hai phương pháp ta đều sử dụng một 

khung sườn để tính và các thông số của khung sườn đã cho là như nhau. 

 

 
 

Kết cấu 

 
Phương pháp 

ma trận 
(Mumax) 

(T.m) 

 
Phương 

pháp PTHH 
(Mumax) 

(T.m) 

Phương pháp 
PTHH tính 

đến ảnh 
hưởng của mã 

nối (Mumax) 
(T.m) 

 
 

Sap2000 
(T.m) 

Boong 9.51  8.56  6.77  7.32 
Sườn mạn 33.64  20.98  10.61  17.32 
Đà ngang 23.49  20.98  15.56  17.32 

 Qua cách giải hai phương pháp đã trình bày trên ta nhận thấy điểm 

khác nhau dẫn đến kết quả tính khác nhau như sau: 

• Giống nhau: cả hai phương pháp giải đều dùng ngôn ngữ ma trận để 

biểu diễn dạng toán học, vì thế trong cách trình bày và tính toán trở nên 

đơn giản hơn, dễ hiểu và ngắn gọn. 

• Khác nhau: Chúng ta có thể hiểu rằng, trong phương pháp truyền 

thống, mô hình khung sườn tàu tính toán được đưa về dạng khung phẳng 

với các giả thuyết là các đầu nút và ngàm là nút cứng và ngàm cứng. Do 

đó mômen sinh ra do tải trọng cục bộ tác dụng lên khung sườn là lớn hơn 

Bảng 4.1 So sánh kết quả tính. 
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phương pháp số và đạt giá trị lớn nhất tại ngàm và nút cứng. 

Trong phương pháp phần tử hữu hạn, các gối đỡ và ngàm là các gối 

đàn hồi và ngàm đàn hồi, nên mô tả chính xác hơn tình trạng hoạt động 

của khung sườn tàu, vì thế cho kết quả chính xác hơn. Mặt khác, phương 

pháp phần tử hữu hạn còn cho phép tính đến ảnh hưởng của mã liên kết 

tham gia mà trong phương pháp truyền thống không tính đến. Vì thế 

phương pháp phần tử cho kết quả chính xác hơn và mô tả đúng tình trạng 

chịu lực của khung sườn tàu. Và ngày nay với sự phát triển của tin học ứng 

dụng trong tính toán thiết kế, phương pháp phần tử hữu hạn còn được viết 

thành các phần mềm tính toán thiết kế tự động và do đó khả năng tự động 

hoá cao, giảm được thời gian tính toán và cho kết quả chính xác hơn do 

tránh được những sai số trong khi giải bằng tay. 

4.2 NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN : 

 Với kết quả được ghi trong bảng 4.1 trong quá trình tính toán tôi có 

một số nhận xét về kết quả như sau: 

+ Thứ nhất: chúng ta đều nhận thấy rằng kết quả tính theo phương 

pháp truyền thống lớn hơn kết quả tính theo phương pháp phần tử hữu hạn. 

Nguyên nhân là vì mô hình tính theo phương pháp truyền thống thường 

được xây dựng trên cơ sở một số giả thiết để đơn giản hoá mô hình tính. 

Để đảm bảo kết quả kiểm tra độ bền, mô hình tính này có xu hướng tăng 

bền, nghĩa là giá trị ứng suất suất hiện khi tính theo mô hình tính thường 

phải lớn hơn giá trị ứng suất xuất hiện trong kết cấu thực tế để nếu tính 

theo mô hình tính xây dựng đảm bảo đủ bền thì chắc chắn kết cấu thực tế 

đủ bền với hệ số bền tính được là 92.0=−TTttK  trong khi đó hệ số bền tính 
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theo phương pháp phần tử hữu hạn nhỏ hơn và bằng 44.0=−PTHHttK , như vậy 

phương pháp truyền thống đã tăng hệ số bền lên gấp hai lần so với phương 

pháp phần tử hữu hạn. Vì mô hình tính theo phương pháp phần tử hữu hạn 

phản ánh gần với kết cấu thực hơn nên cho kết quả nhỏ hơn khi tính theo 

phương pháp truyền thống. 

 Mặt khác, phương pháp phần tử hữu hạn còn cho phép tính đến ảnh 

hưởng của mã nối vì phương pháp phần tử hữu hạn tách kết cấu thực thành 

các phần tử riêng biệt để tính. Mã nối là một kết cấu tham gia đảm bảo độ 

bền trong khung sườn, khi tách các phần tử, mã nối là một phần tử tấm 

chịu uốn hoặc ta có thể coi mã nối là một phần làm tăng độ cứng của đầu 

dầm như đã trình bày mục 3.4 chương IV. Điều này trong phương pháp 

truyền thống không thể xét đến.  

 + Thứ hai: kết quả tính theo phương pháp phần tử hữu hạn và kết 

quả tính theo phần mềm Sap là khác nhau mặc dù phần mềm Sap là được 

viết dựa theo cách tính của phương pháp phần tử hữu hạn. Điều này thì tôi 

đã kiểm tra rất kỹ nhiều lần và nhận thấy một số điểm khác có thể là 

nguyên nhân dẫn đến có sự sai lệch về giá trị tính được như sau: đối với 

phương pháp phần tử hữu hạn khi giải bài toán giá trị mômen quán tính tôi 

đã tra trong sách theo giá trị của thép định hình, còn trong phần mềm ta chỉ 

cần nhập các thông số hình học của mặt cắt ngang các kết cấu nó sẽ tự 

động tính giá trị mômen quán tính. Mặt khác trong Sap tôi còn nhận thấy 

khi nhập đặc trưng  vật liệu, còn xét đến hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu 

mà trong cách tính tay tôi không thể xét đến. 
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Về mặt phương pháp giải chúng ta đã nắm rõ được trong quá trình 

học tập và qua hai bài toán ví dụ trên đây. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu 

đất nước ngày một phát triển thì trong nhà trường cần đưa vào giảng dạy 

chính thức các phần mềm tính toán trên máy tính để sinh viên phần nào 

làm quen được các phương pháp giải hiện đại giúp ích sau này khi rời ghế 

nhà trường. 
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